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tình trạng nhiễm giun đường ruột tại xã hoàng tây, kim bảng, Hà nam 
sau 5 năm (1994-1999) can thiệp về vệ sinh môi trường,  

cung cấp nước sạch và giáo dục sức khoẻ 
 

Phạm Trung Kiên - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
Hoàng Tân Dân - Trường Đại học Y Hà Nội 

 
Tóm tắt 
Sau 5 năm (1994-1999) áp dụng các biện pháp 

can thiệp về VSMT, cung cấp nước sạch và GDSK tại 
cộng đồng, tình trạng nhiễm giun đường ruột của 
nhân dân xã Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam biến 
động như sau: 

1. Tỉ lệ nhiễm:  
- Tỉ lệ nhiễm giun đũa (Ascaris lumbricodes) giảm 

từ 87,3% xuống còn 67,3% (p<0,01). 
- Tỉ lệ nhiễm giun tóc (Trichuris trchiura) không có 

sự thay đổi (78,7% so với 76,2%; p>0,05). 
- Tỉ lệ nhiễm giun móc/mỏ (Ancylostoma 

duodenale/Necator americnus) giảm từ 10,4% xuống 
còn 4,10% (p<0,05). 

2. Cường độ nhiễm giun: 
- Cường độ nhiễm giun đũa không có sự thay đổi 

(14.494 trứng/1 gam phân so với 15.339 trứng/1 gam 
phân (p> 0,05). 

- Cường độ nhiễm giun tăng từ 660 trứng/ 1 gam 
phân lên 957 trứng/1 gam phân (p< 0,05). 

- Cường độ nhiễm giun móc/mỏ không có sự thay 
đổi (292 trứng/1 gam phân so với 227 trứng/1 gam 
phân; p> 0,05). 

Summary 
The change of after 5 years (1994-1999) 

interfering by hygiene, environtment and  healthy 
education, the infected situation of the intestinal worm 
of people at Hoangtay village, Kimbang district, 
Hanam province gives results: 

1. The infected rate of intestinal worm  
- The infected rate of Ascaris lumbricoides reducs 

from 87.3% to 76.3% (p<0,01) 
- The infected rate of Trichiuris trichiua does not 

change (87.7% compare with 76.2%; p>0,05). 
- The infected  rate of Ancylostoma 

duodenal/Necator americanus reduces from 10.4% to 
4.1% (p<0,05). 

2. The infected intensity of worm (the number of 
the worm egg/gram stool): 

- The infected intensity of Ascaris lumbricoides 
does not change (14,494 epg compare with 15,339; 
p>0,05). 

- The infected intensity of Trichiuris trichiura 
increases from 660 to 957epg. 

- The infected intensity of Ankylostoma 
duodenal/Necator americanus does not change (292 
vs 227 epg).  
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Đặt vấn đề 
Nhiễm giun truyền qua đất (giun đũa, giun tóc, 

giun móc/mỏ) ở Việt Nam hiện nay vẫn là bệnh gây 
nhiều tác hại tới sức khoẻ cộng đồng, đặc biệt là đối 
với trẻ em. Trong công tác phòng chống nhiễm giun 
truyền qua đất, việc hạ thấp tỉ lệ và cường độ nhiễm 
là rất quan trọng. Muốn đạt được điều đó, cần phải áp 
dụng nhiều biện pháp phối hợp như tẩy giun hàng loạt, 
cải tạo vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch và 
giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng. Hoàng Tây là một 
xã nghèo của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nơi đây 
sức khoẻ và bệnh tật của nhân dân chịu sự ảnh 
hưởng rất lớn của ô nhiễm môi trường và các tập 
quán canh tác lạc hậu [1], [2]. Trong năm 1994, 
chúng tôi đã tiến hành điều tra tỉ lệ và cường độ 
nhiễm giun đường ruột cho nhân dân xã Hoàng Tây, 
Kim Bảng, Hà Nam. Từ 1994 đến 1999 chúng tôi 
đã áp dụng các biện pháp cải tạo vệ sinh môi trường, 
cung cấp nước sạch, giáo dục sức khoẻ và tảy giun 
cho cộng đồng dân cư trong xã. Để đánh giá hiệu quả 
tác động của chương trình can thiệp, chúng tôi tiến 
hành đề tài nghiên cứu này nhằm mục tiêu: 

- Xác định tỉ lệ và cường độ nhiễm giun của cộng 
đồng dân cư xã Hoàng Tây. 

- Đánh giá sự thay đổi tỉ lệ và cường độ nhiễm 
giun sau khi thực hiện các biện pháp can thiệp.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
- Tất cả dân cư sống tại địa bàn nghiên cứu 
- Địa điểm nghiên cứu: xã Hoàng Tây, Kim Bảng, 

Hà Nam.  
- Thời gian nghiên cứu: năm 1994 và năm 1999. 
2. Phương pháp nghiên cứu. 
- Nghiên cứu mô tả tiến cứu 
- Chọn mẫu: chọn mẫu thuận tiện, lấy toàn bộ dân 

cư sống trong xã tại các thời điểm nghiên cứu. 
- Xét nghiệm phân bằng kỹ thuật Kato-Katz [5] 
- Các biện pháp can thiệp: 
Vận động nhân dân xây dựng và sử dụng hố xí 

hợp vệ sinh. 
Tạo nguồn nước sạch bằng nguồn nước giếng 

khoan có qua xử lý. 
Giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng, ưu tiên các 

lãnh đạo cộng đồng và các đối tượng có nguy cơ 
nhiễm giun cao. 

- Xử lý số liệu bằng phần mềm EPI INFO 6.04 và 
Excel. 

Kết quả nghiên cứu 
1. Tình hình nhiễm giun năm 1999. 
Bảng 1. Tỉ lệ nhiễm giun chung các loại  giun: 
 

Tên xã Số xét nghiệm Số có giun Tỉ lệ % 
Hoàng Tây 661 576 87,1 
 

Nhận xét: tỉ lệ nhiễm giun chung tại Hoàng Tây là 
khá cao 

Bảng 2. Tỉ lệ  nhiễm từng loại giun: 
 

Loại giun Số xét nghiệm Số (+) Tỉ lệ % 
Giun đũa 661 445 67,3 
Giun tóc 661 504 76,2 

Giun mãc/má 661 27 4,1 
 

Nhận xét: tỉ lệ nhiễm giun tóc cao hơn tỉ lệ nhiễm 
giun đũa. 

Bảng 3. Tỉ lệ nhiễm phối hợp: 
 

Nhiễm phối hợp Tổng số nhiễm 
phối hợp 

Số 
(+) 

Tỉ lệ% 

Giun đũa + giun tóc 381 356 93,4 
Giun đũa + giun móc/mỏ 381 3 0,8 
Giun tóc + giun móc/mỏ 381 3 0,8 

Giun đũa + tóc + móc/mỏ 381 19 5,0 
Nhận xét: tỉ lệ nhiễm phối hợp hai loại giun đũa và 

tóc là rất cao, vẫn có nhiễm phối hợp giun móc với 
giun đũa và giun tóc. 

Bảng 4. Tỉ lệ nhiễm giun theo giới: 
 

Nam Nữ 
Loại 
giun Số 

XN 
Số 
(+) 

Tỉ lệ 
% 

Số 
XN 

Số 
(+) 

Tỉ lệ 
% 

p 

Giun 
đũa 

301 193 64,1 360 252 70,0 <0,05 

Giun tóc 301 214 71,1 360 290 80,6 <0,05 
Giun 

mãc/má 
301 8 2,7 360 19 5,3 >0,05 

 

Nhận xét: kết quả bảng 4 cho thấy tỉ lệ nhiễm các 
loại giun ở nữ cao hơn so với nam giới. 

Bảng 5. Cường độ nhiễm các loại giun (lượng 
trứng giun/gam phân): 

 

Loại giun Lượng trứng giun/gam phân 
Giun đũa 15.339 
Giun tóc 957 

Giun mãc/má 227 
 

Nhận xét: cường độ nhiễm các loại giun khá cao, 
nhưng đều ở mức độ trung bình. 

2. Sự thay đổi tỉ lệ và cường độ nhiễm các loại 
giun sau can thiệp. 

Bảng 6. Sự thay đổi tỉ lệ nhiễm: 
 

Giun đũa Giun tóc Giun móc 
Thời điểm Số 

XN SỐ 
(+) 

% Số 
(+) 

% Số 
(+) 

% 

Năm1994 663 579 87,3 522 78,7 69 10,4 
Năm 
1999 

661 445 67,3 504 76,2 27 4,1 

p <0,01 >0,05 <0,05 
 
Bảng 7. Sự thay đổi cường độ nhiễm: 
 

Loại giun Thời điểm Số trứng giun/gam phân p 
1994 14.494 Giun đũa 
1999 15.399 

>0,05 

1994 660 Giun tóc 
1999 957 

<0,05 

1994 292 Giun móc 
1999 227 

>0,05 
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Nhận xét: so với thời điểm trước can thiệp, cường 
độ nhiễm giun đũa và giun móc không thay đổi, 
nhưng cường độ nhiễm giun tóc giam có ý nghĩa.  

Bàn luận 
1. Tỉ lệ và cường độ nhiễm giun. 
Kết quả điều tra tỉ lệ nhiễm giun trong cộng đồng 

dân cư xã Hoàng Tây trong năm 1999 cho thấy tỉ lệ 
nhiễm giun khá cao, nhiễm giun chung là 87,0%; tỉ lệ 
nhiễm giun đũa 67,3%; giun tóc 76,2% và giun móc 
4,1% nhưng kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu 
của Đỗ Thị Đáng tại Thái Bình [3]. So với kết quả 
nghiên cứu của Trương Thị Phượng tại Đông Anh, Hà 
Nội thì tỉ lệ nhiễm các loại giun tại Hoàng Tây là quá 
cao [4]. Tỉ lệ nhiễm phối hợp giun đũa và giun tóc rất 
cao (93,4%), tuy nhiên tỉ lệ nhiễm phối hợp giun đũa 
và giun móc cũng như phối hợp giun tóc với giun móc 
chỉ dưới 1%. Nghiên cứu của chúng tôi thấy tỉ lệ 
nhiễm các loại giun ở nữ cao hơn so với nam giới 
(giun đũa: nam 64,1% so với 70% ở nữ; giun tóc ở 
nam 71,1% so với 80,6%; giun móc ở nam 2,7% so 
với 5,3% ở nữ). 

Cường độ nhiễm giun: lượng trứng giun đũa/gam 
phân là 15.339 trứng; giun tóc: 957 trứng; giun móc: 
227 trứng.  

2. Thay đổi tình trạng nhiễm giun sau can 
thiệp. 

- Thay đổi tỉ lệ nhiễm:  
Sau can thiệp tỉ lệ nhiễm giun đũa giảm có ý nghĩa 

87,3% so với 67,3% (p<0,05). Tỉ lệ nhiễm giun tóc 
cũng giảm so với trước can thiệp (10,4% so với 4,1%). 
Trong khi đó tỉ lệ nhiễm giun tóc không thay đổi (78,7% 
so với 76,2%; p>0,05). Sau 5 năm can thiệp có thể 
thấy chương trình can thiệp đã có ý nghĩa đối với việc 
dự phòng nhiễm giun cho nhân dân tại Hoàng Tây.  

- Thay đổi cường độ nhiễm:  
Sau 5 năm can thiệp, cường độ nhiễm giun đũa và 

giun móc giảm so với trước nhưng sự thay đổi không 
có ý nghĩa (giun đũa: 14.494 trứng/gam phân so với 
15.339 trứng/gam phân; giun móc: 292 so với 227 
trứng/gam phân). Trong khi tỉ lệ nhiễm giun tóc không 
thay đổi so với trước can thiệp thì cường độ nhiễm 

giun tóc lại giảm một cách có ý nghĩa (giun tóc: 660 
so với 957 trứng/gam phân). 

Qua sự biến động tỉ lệ và cường độ nhiễm các loại 
giun tại Hoàng Tây, chúng tôi nhận thấy trong công 
tác phòng nhiễm giun truyền qua đất, nếu chỉ áp 
dụng các biện pháp can thiệp về vệ sinh môi trường, 
cung cấp nước sạch và giáo dục sức khoẻ cho cộng 
đồng mà không kèm theo tẩy giun hàng loạt thì tỉ lệ 
nhiễm giun giảm nhưng cường độ nhiễm ít thay đổi. 

Kết luận 
- Sau khi thực hiện các biện pháp can thiệp tỉ lệ 

nhiễm đũa và  giun móc giảm có ý nghĩa, nhưng tỉ lệ 
nhiễm giun tóc không thay đổi. Cường độ nhiễm giun 
đũa và giun móc không giảm, trong khi cường độ 
nhiễm giun tóc giảm có ý nghĩa. 

- Muốn phòng chống nhiễm giun đạt kết quả tốt 
cần phải phối hợp các biện pháp vệ sinh môi trường, 
giáo dục sức khoẻ và tảy giun hàng loạt định kỳ cho 
cộng đồng dân cư. 
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HIỆU QUẢ CỦA TƯ VẤN DINH DƯỠNG TỚI RỐI LOẠN LIPID MÁU  

Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH  THỪA CÂN BÉO PHÌ TẠI PHƯỜNG KIM LIÊN - HÀ NỘI 
 

Phạm Duy Tường, Lê Thị Hương  
Đại học Y Hà nội 

Trương Thị Thùy Dương - Đại học Y Thái Nguyên   
 

Tóm tắt 
Nghiên cứu thử nghiệm can thiệp có đối chứng trên 

110 đối tượng, 55 cho nhóm cán thiệp và 55 cho nhóm 
đối chứng. Sau một năm can thiệp bằng tư vấn chế độ 
ăn và chế độ tập luyện kết quả cho thấy: Cân nặng và 
BMI trung bình của 2 nhóm có giảm đi so với trước can 
thiệp nhưng không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ mỡ cơ 

thể trung bình ở nhóm đối chứng tăng hơn so với trước 
can thiệp (0,52), còn nhóm can thiệp tỷ lệ này giảm đi 
so với trước can thiệp (0,50). Lớp mỡ dưới da trung 
bình ở các vị trí tam đầu, bả vai, mào chậu của nhóm 
can thiệp đều giảm so với nhóm đối chứng. Huyết áp 
tối đa và tối thiểu trung bình ở nhóm can thiệp giảm đi 


